
 

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CẤU TẠO, KẾT CẤU XE NÂNG HÀNG  

1.1  GIỚI THIỆU CHUNG & PHÂN LOẠI XE NÂNG 

1.1.1. Giới thiệu chung:  

+ Xe nâng hàng (máy nâng chạc) là một loại Máy xếp dỡ tự hành được dùng 

phổ biến để bốc các hàng khối, trong đó hàng hoá vận chuyển treo trên chạc 

mang hàng (fork) được nâng theo phương thẳng đứng (lift) với kết cấu khung 

nâng theo phương thẳng đứng có dạng lồng (khung lồng). Kết cấu của thiết bị 

công tác được bố trí trên chassi của thiết bị di chuyển ô tô (truck).  

+  Máy nâng chạc là một loại Máy xếp dỡ tự hành được dùng phổ biến để xếp 

hàng hoá dạng khối thành đống trong kho bãi hoặc dỡ hàng từ phương tiện vận 

tải (ô tô,toa xe…) vận chuyển và xếp vào trong kho. Công cụ mang hàng chủ yếu 

của máy nâng là chạc hàng (fork) dùng bốc xếp hàng có dạng khối, hòm, kiện, 

bao (Vì vậy gọi là Máy nâng chạc).  

+  Khi thay thế chạc hàng bằng một công cụ khác (gầu xúc, gầu ngoạm, thiết bị 

kẹp hàng khối, cần cẩu) máy nâng tự hành cũng được dùng để múc, nâng và vận 

chuyển hàng rời từ kho,bãi chất xếp lên phương tiện vận tải,xếp chồng hàng 

(stacking) trong kho.Vì vậy gọi là Máy nâng vạn năng. 



 

1.1.2. PHÂN LOẠI XE NÂNG CHẠC:  

+  Theo thiết bị động lực:  

 - Máy nâng hàng nguồn điện một chiều: Máy nâng điện  

 - Máy nâng hàng động lực động cơ đốt trong: Ô tô nâng 

 - Máy nâng hàng nguồn động lực là gas: Máy nâng dùng gas  

+  Theo hƣớng hoạt động của thiết bị công tác:  

 - Máy nâng chạc phía trước  

 - Máy nâng chạc bên cạnh (Máy nâng bên sườn)  

+  Theo đặc điểm sử dụng:  

 - Máy nâng chạc công dụng chung (Máy nâng vạn năng) .  

 - Máy nâng chạc xếp dỡ hàng nặng và container (máy nâng chuyên dùng)  

+  Theo sức nâng của máy:  

 - Máy nâng chạc có sức nâng nhỏ Q = (1 đến 2) Tấn  

 - Máy nâng chạc sức nâng trung bình Q = (2 đến  3,2) Tấn 

 - Máy nâng chạc sức nâng lớn Q > (5 đến 10) Tấn  

 
 



 

 * Ngoài ra còn có thể phân loại theo các dấu hiệu khác:  

 - Phân loại theo số điểm tỳ (số cụm bánh xe) trên mặt nền:  

Máy nâng chạc có 3 cụm, 4 cụm bánh xe (mỗi cụm có từ 1 đến 2 bánh xe)  

 - Phân loại theo chiều cao nâng v.v…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Theo nguyên lý hoạt động:  

+ Máy nâng hoạt động chu kỳ: Máy nâng dùng càng, Máy nâng một gầu.  

+ Máy nâng hoạt động theo chế độ liên tục: Máy nâng nhiều gầu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Theo thiết bị di chuyển máy:  

+  Máy nâng di chuyển trên bánh lốp: Máy nâng dùng chạc, Máy nâng một 

gầu bánh lốp. Máy nâng nhiều gầu bánh lốp.  

+  Máy nâng di chuyển trên bánh xích: Máy nâng một gầu bánh xích, Máy 

nâng nhiều gầu bánh xích (hệ xích, hệ rôto)  
 

3) Theo hƣớng hoạt động của thiết bị công tác:  

+  Máy nâng tự hành dỡ tải phía trước: Máy nâng chạc phía trước, Máy 

nâng một gầu dỡ tải phía trước.  

+  Máy nâng tự hành dỡ tải ở bên: Máy nâng chạc bên sườn, Máy nâng một 

gầu dỡ tải phía trước và dỡ tải ở bên.  

 

 

 

 

 

 



 

4) Theo thiết bị động lực (động cơ) của máy:  

+  Máy nâng hàng hoạt động nhờ điện: Máy nâng điện.  

+  Máy nâng hoạt động nhờ động cơ đốt trong: Ô tô nâng, Máy nâng một 

gầu.  

 
 

 

 

 

 



 

1.1.3 Đặc tính chung về kết cấu máy nâng:  

1) Đặc tính chung về kết cấu:  

 Một máy nâng được cấu tạo từ các nhóm cơ cấu,thiết bị kết hợp gồm:  
 

+  Thiết bị động lực của máy: Là thiết bị làm nhiệm vụ cung cấp nguồn 

năng lượng (động lực) để dẫn động cho các cơ cấu máy hoạt động (Thiết bị 

động lực của máy là động cơ của máy)  
 

+  Thiết bị công tác của máy: Các bộ phận kết cấu, cơ cấu, thiết bị làm 

nhiệm vụ trực tiếp thực hiện các thao tác công nghệ nâng, vận chuyển hàng. 
  

+  Hệ thống truyền động của máy: Các bộ phận kết cấu, hệ thống thiết bị 

làm nhiệm vụ truyền chuyển động từ thiết bị động lực (động cơ) của máy tới 

dẫn động cho các cơ cấu công tác, dẫn động hệ thống di chuyển máy.  
 

+  Hệ thống - Thiết bị di chuyển máy: Là thiết bị làm nhiệm vụ dẫn động 

cho các bộ phận, thiết bị làm nhiệm vụ di chuyển máy. 

 

 



 

2) Đặc tính của hàng xếp dỡ bằng máy nâng tự hành:  

 Khái niệm chung: Để lựa chọn phương pháp bốc xếp, chọn loại thiết bị 

nâng và vận chuyển hàng nhờ máy nâng cần phải biết một số tính chất về cơ 

– lý của hàng hoá cần xếp dỡ.  
 

 Đối với hàng khối:  

 + Trọng lượng của mã hàng Q (Tấn).  

 + Vị trí toạ độ trọng tâm của mã hàng.  

 + Kích thước bao (phủ bì) của mã hàng.  

 + Loại bao bì.  

 + Các dấu hiệu thông báo về các đặc điểm cần chú ý khi bốc xếp và vận 

chuyển hàng. 

 

 

 

 

 



 

1.1.4. Đặc điểm của các loại máy nâng chạc  

1)  Máy nâng chạc dùng điện (Máy nâng điện):  

-Nguồn động lực cung cấp năng lượng cho máy hoạt động là  điện một chiều.  

- Nguồn điện một chiều ( các acquy) được bố trí trực tiếp ngay trên máy.  

2)  Máy nâng chạc nguồn động lực là động cơ đốt trong (Ô tô nâng):  

- Nguồn động lực cung cấp năng lượng cho máy hoạt động được phát ra từ 

động cơ đốt trong bố trí trực tiếp ngay trên máy, thường sử dụng là các loại 

động cơ của ôtô .  

- Hệ thống truyền lực và các thiết bị của cơ cấu di chuyển như: Ly hợp, Hộp 

số, Truyền động các đăng, Bộ truyền lực chính, Bộ vi sai, Bánh xe thường sử 

dụng các chi tiết của ôtô, máy kéo.  

 Trên các máy nâng chạc phía trước: Cầu chủ động thường bố trí ở phía 

trước của máy là phía có bố trí thiết bị nâng với chạc hàng.  

 Cầu lái (để điều khiển lái xe khi di chuyển) bố trí ở phía sau. 

 

 



 

1.2  THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC TRÊN XE NÂNG HÀNG 

1.2.1.  Khái niệm: 

Thiết bị động lực là thiết bị phát ra nguồn năng lượng (công suất) dẫn động 

cho các cơ cấu máy hoạt động. Thiết bị động lực còn gọi là động cơ của máy. 

 

1.2.2.  Phân loại các thiết bị động lực: 

a) Động cơ điện: sử dụng nguồn điện một chiều từ bình ắc quy.  

b) Động cơ đốt trong: sử dụng nguồn nhiên liệu như: dầu diesel, xăng, gas LPG. 

c) Thiết bị động lực phối hợp: 

1 – Cụm thiết bị động lực diezel – máy phát điện (dynamo)  

2 – Cụm thiết bị động lực diezel – bơm thủy lực 

3 – Cụm thiết bị động lực động cơ đốt trong – máy nén khí  

4 – Cụm thiết bị động lực diezel – bơm nước làm mát 

 

 

 

 

 



 

1.2.3. ĐỘNG CƠ ĐIỆN: 

Khái niệm về động cơ điện: 

Động cơ điện được sử dụng phổ biến trên các máy xếp dỡ cố định hoặc di 

chuyển ở cự ly ngắn. Động cơ điện là thiết bị biến đổi điện năng thành cơ năng, 

dựa trên nguyên lý tác dụng lực điện từ giữa từ trường và dòng điện. 

 

a)  Động cơ điện một chiều: 

Là loại động cơ điện khi hoạt động phải dùng nguồn điện 1 chiều. Ưu nhược 

điểm của động cơ điện 1 chiều so với động cơ điện xoay chiều là: 

– Ưu điểm: Có khả năng điều chỉnh vận tốc trong phạm vi rộng, mômen khởi 

động cao, khả năng quá tải lớn, dễ tạo đường đặc tính cơ phù hợp với yêu cầu làm 

việc. 

– Nhược điểm: Phải có nguồn điện một chiều, thường phải sử dụng nguồn 

điện xoay chiều thông qua các bộ chỉnh lưu để thành nguồn điện một chiều hoặc 

lấy từ máy phát điện một chiều. 

* Trên xe nâng tự hành chỉ sử dụng loại động cơ điện một chiều.  

 

 



 

b)  Chọn động cơ điện: 

1 – Yêu cầu đối với động cơ điện: 

– Động cơ có công suất lựa chọn được tương ứng với đồ thị phụ tải. Khi làm 

việc với chế độ thực đầy tải, động cơ không bị nóng quá mức giới hạn cho phép. 

– Động cơ phải đảm bảo làm việc bình thường khi bị quá tải ngắn hạn. 

– Động cơ phải có mômen mở máy đủ lớn để khởi động cơ cấu máy làm 

việc. 

2 – Các chế độ làm việc của hệ thống truyền động điện: 

 – Chế độ phụ tải dài hạn 

 – Chế độ phụ tải ngắn hạn 

 – Chế độ phụ tải ngắn hạn lặp lại. 

3 – Chọn loại động cơ điện. 

4 – Chọn công suất động cơ điện. 

 

 

 

 

 



 

1.2.4. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG: 

a)  Khái niệm về động cơ đốt trong: 

Lý thuyết động cơ đốt trong: 

Động cơ đốt trong là một loại động cơ nhiệt, trong đó có các quá trình chuyển 

hóa năng lượng từ hóa năng của nhiên liệu trong quá trình cháy được biến đổi 

thành nhiệt năng; nhiệt năng được biến đổi thành công cơ học (cơ năng) – quá 

trình đó được diễn ra trong buồng công tác của động cơ. 

– Khi đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt (combustion chamber) của động 

cơ, khí cháy nhiên liệu có áp suất và nhiệt độ cao giãn nở và truyền áp lực lên 

đỉnh piston; piston dịch chuyển trong xilanh. Chuyển động tịnh tiến của piston 

trong xilanh biến thành chuyển động quay của trục khuỷu nhờ cơ cấu tay quay 

thanh truyền. 

– Khi trục khuỷu quay, piston chuyển động tịnh tiến trong xilanh và lần lượt 

nằm tại các vị trí trên cùng (top) và vị trí dưới cùng (bottom) trong xianh; các vị trí 

đó được gọi là điểm chết trên (ĐCT) và điểm chết dưới (ĐCD). 

 

 

 



 

 

 

 

Kết cấu trục khuỷu của động cơ đốt trong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b)  Phân loại động cơ đốt trong: 

– Theo cách thực hiện chu trình công tác (theo số hành trình piston trong một chu 

trình làm việc) có: động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ. 

– Theo nhiên liệu sử dụng trong động cơ và sự tạo thành hỗn hợp cháy có các loại: 

+ Động cơ cácbuaratơ (động cơ xăng): nhiên liệu sử dụng là xăng, 

+ Động cơ diesel: nhiên liệu sử dụng là dầu diesel.  

+ Động cơ đốt trong chạy bằng khí ga.   

– Theo số xilanh có các loại: Động cơ 1 xilanh và động cơ nhiều xilanh. 

– Theo cách bố trí xilanh có các loại: các xilanh bố trí 1 hàng thẳng đứng I, bố trí 

kiểu chữ V.  

– Theo cách nạp khí vàoxianh: Có loại động cơ tăng áp và loại động cơ không tăng 

áp. 

– Theo phương pháp làm mát: Có loại động cơ làm mát bằng gió hoặc động cơ làm 

mát bằng nước. 

– Theo tốc độ của piston: Có loại động cơ thấp tốc, loại trung tốc và loại cao tốc. 

 

 

 



 

c)   Nguyên lý làm việc của động cơ diesel 4 kỳ (thì) trên xe nâng: 

Một chu trình làm việc bao gồm 4 quá trình, tương ứng với 4 hành trình piston 

hay 2 vòng quay của trục khuỷu: 

 

Sơ đồ nguyên lý làm việc của động cơ diesel 4 kỳ. 

a) Kỳ nạp; b) Kỳ nén; c) Kỳ giãn nở (kỳ sinh công); d) Kỳ xả 

 



 

+ Quá trình nạp (hút khí): Piston đi từ điểm chết trên (ĐCT) xuống điểm chết 

dưới (ĐCD), xu-páp nạp mở, xu-páp xả đóng. Môi chất công tác (không khí sạch) 

được nạp (hút) vào buồng công tác qua đường ống nạp và cửa nạp (xu-páp nạp). 

+ Quá trình nén: Piston đi từ ĐCD lên ĐCT trong khi cả xu-páp nạp và xu-páp xả 

đều đóng kín, thể tích công tác trong xi lanh được đóng kín so với môi trường bên 

ngoài. Piston tiến hành nén không khí trong xi lanh. Ở cuối quá trình nén (cuối kỳ 

nén) áp suất và nhiệt độ của không khí trong buồng công tác tăng cao, đối với 

động cơ diesel, nhiệt độ của khí nén cao hơn nhiệt độ tự bốc cháy của nhiên liệu 

(dầu diesel) 

+ Quá trình cháy – giãn nở sinh công (nổ): Ở cuối quá trình nén; nhiên liệu được 

phun vào buồng công tác với áp suất cao, nhiên liệu tự bốc cháy, bắt đầu quá trình 

cháy trong buồng cháy của động cơ; nhiên liệu bốc cháy dữ dội, tạo ra áp suất rất 

cao trong buồng công tác, tác dụng lên đỉnh piston, đẩy piston đi xuống, piston 

chuyển động từ ĐCT xuống ĐCD. Khi piston chuyển động thông qua cơ cấu tay 

quay thanh truyền tạo thành mômen quay trên trục khuỷu làm quay trục khuỷu 

động cơ (đây là kỳ sinh công duy nhất trong chu trình). 

+ Quá trình xả: piston đi từ ĐCD lên ĐCT xu-páp nạp đóng, xu-páp xả mở. Sản 

vật cháy (khí thải) qua cửa xả (xu-páp xả) theo đường ống xả ra ngoài. 



 

1.2.5.  MÁY THỦY LỰC: 

Giới thiệu chung và phân loại các máy thủy lực (MTL): 

a) Theo tính chất trao đổi năng lượng với chất lỏng, MTL được chia làm 2 loại: 

1 – Động cơ thủy lực: 

Máy thủy lực tiếp thu (nhận) năng lượng của dòng chất lỏng và biến đổi năng 

lượng đó thành cơ năng để kéo các máy khác làm việc có tác dụng như một động 

cơ gọi chung là động cơ thủy lực.  

Ví dụ:  Tuabin nước, các xilanh thủy lực (động cơ thủy lực có chuyển động 

tịnh tiến)... 

2 – Bơm thủy lực: 

Máy thủy lực truyền năng lượng cho chất lỏng, biến đổi năng lượng dạng cơ 

năng của động cơ sơ cấp dẫn động máy thủy lực thành năng lượng tích lũy trong 

dòng chất lỏng chuyển động dưới dạng áp suất của chất lỏng hoặc động năng của 

chất lỏng dùng để vận chuyển chất lỏng. 

Ví dụ:  các loại bơm nước (dùng bơm nước hoặc bơm chất lỏng), bơm piston, 

bơm bánh răng... 

 

 



 

b) Theo nguyên lý tác dụng của máy thủy lực với dòng chất lỏng: 

1 – Máy thủy lực cánh dẫn (MTLCD): 

Trong MTLCD việc trao đổi năng lượng giữa máy với chất lỏng được thực 

hiện bằng năng lượng thủy động của dòng chất lỏng chảy qua máy. Dòng chất 

lỏng thủy lực thông qua máy thủy lực cánh dẫn là dòng liên tục. Bộ phận chính 

của máy thủy lực cánh dẫn có chuyển động quay gọi là bánh công tác. Trên bánh 

công tác có gắn các bản cánh để dẫn dòng chảy gọi là các cánh dẫn. Có thể nói 

máy thủy lực cánh dẫn dùng các cánh dẫn để trao đổi năng lượng với chất lỏng. 

2 – Máy thủy lực thể tích (MTLTT): 

Ở MTLTT thực hiện trao đổi năng lượng với chất lỏng theo nguyên lý nén 

chất lỏng trong 1 thể tích kín dưới áp suất thủy tĩnh. Như vậy năng lượng trao đổi 

giữa MTLTT với chất lỏng có thành phần chủ yếu là áp năng (năng lượng tích lũy 

dưới dạng áp suất của chất lỏng) còn thành phần động năng của các phần tử chất 

lỏng chuyển động qua máy là không đáng kể nên còn gọi máy thủy lực thể tích là 

máy thủy lực thủy tĩnh. 

 

 

 



 

c)  Một số loại máy thủy lực:  

1.  Bơm bánh răng:  

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bơm bánh răng. 

 

2. Bơm thủy lực piston rôto hướng trục:  

 

 

 

 

 

Sơ đồ nguyên lý kết cấu bơm thủy lực 

piston rôto hướng trục. 

b – loại đĩa nghiêng đặt cố định, thay 

đổi được lưu lượng; c – Loại roto 

nghiêng. 

 

 



 

1.3  KẾT CẤU MÁY NÂNG:  

1.3.1.  Kết cấu tổng thể của máy nâng phía trƣớc: 

View a) 1. Cầu chủ động 2. Thân xe 3. Thiết bị 

điều khiển cơ cấu lái xe  
4. Thiết bị nâng 5.Thiết bị điện 6. Thiết bị phanh 

(phanh tay)  

7. Ghế của người lái 8. Thùng chứa ác quy 9. Cầu 

sau (cầu lái)  

10. Thiết bị truyền động thủy lực  

View b) 1.Xi lanh thủy lực nghiêng khung nâng 

2.Khung ngoài 3.Khung trong  

4. Bàn nâng. 5. Chạc hàng 6 .Vonmét  

7. Tay gạt điều khiển bộ phân phối thủy lực 8. 

Truyền động thủy lực  

9. Hộp điện trở 10. Cầu sau (cụm số 9 hình a).  

11. Ghế của người lái (cụm số 7 hình trên ) 12.Vô 

lăng điều khiển lái  

13.Bàn đạp phanh (phanh chân) 14. Đèn pha  

15.Bàn đạp bộ khống chế chỉ huy 16. Thiết bị đổi 

chiều chuyển động . 



 

1.3.2. Nguyên lý truyền động chung trên máy nâng điện:  
 

- Máy nâng điện sử dụng nguồn động lực là nguồn điện 1 chiều (acquy)  

- Nguồn điện 1 chiều cung cấp điện năng dẫn động cho các cơ cấu của máy 

và các thiết bị điện trên máy: hệ thống điện điều khiển và các thiết bị bảo vệ 

hệ thống điện, các thiết bị đo lường kiểm tra, các thiết bị chiếu sáng, tín hiệu.  

- Phụ tải yêu cầu điện năng chính trên máy nâng là các động cơ điện gồm:  

+ Động cơ điện dẫn động cho cơ cấu di chuyển máy.  

+ Động cơ điện dẫn động bơm thủy lực để cấp dầu thủy lực áp suất cao cho 

các cơ cấu của thiết bị công tác(cơ cấu nâng và cơ cấu nghiêng khung)  

 Trên sơ đồ truyền động chung của xe nâng điện có bố trí 2 động cơ điện 1 

chiều:  

Mô tơ số 4- Động cơ điện dẫn động cơ cấu di chuyển máy (thiết bị tự hành)  

Mô tơ số 9 - Động cơ điện dẫn động bơm thủy lực (thiết bị công tác) 

 

 

 



 

* Nguyên lý truyền động thiết bị di chuyển máy nâng:  

-  Hệ truyền động: Truyền động thiết bị di chuyển máy nâng điện là hệ 

thống truyền động phối hợp điện – cơ khí trong đó động cơ dẫn động cơ cấu 

di chuyển là động cơ điện . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - Cầu chủ động xe nâng: 

 
 

 

 

 



 

  - Cầu chủ động xe nâng: 

 
 

 



 

 - Cầu chủ động xe nâng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ truyền vi sai không gian dùng trên cầu chủ động của cần trục ôtô. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3)  Cầu bị động (cầu lái): 
 

 
Kết cấu cầu bị động gồm thiết bị treo và thiết bị lái xe nâng điện (cầu lái):  

- Thiết bị treo (Suspension): Dùng để treo cầu xe với chassi.  

- Hệ thống điều khiển lái xe(Steering): Hệ thống lái xe nâng dùng để thay đổi 

phương chuyển động của xe nhờ việc xoay các bánh lái. 

 

 



 

1.3.3.Đặc điểm của máy nâng điện khi khai thác: 

+ Ƣu điểm:  

-Khi làm việc không có khí thải gây ô nhiễm môi trường. Không phát sinh 

tàn lửa do khí thải  

-Nhiệt độ của máy không tăng trong qúa trình làm việc  

+ Nhược điểm: Sức nâng nhỏ. Khả năng quá tải kém.  

+ Phạm vi sử dụng:  

-Máy nâng điện được sử dụng thích hợp khi xếp dỡ hàng hoá ở trong các toa 

xe, các kho kín,hầm tàu thủy …tại các vị trí làm việc thông gió kém …  

-Máy nâng điện làm việc hiệu quả với khoảng cách vận chuyển hàng L < 

70m…80 m. 

 

 

 

 

 



 

1.4.  Xe nâng (Máy nâng chạc nguồn động lực là động cơ đốt trong):  

1.4.1.  Giới thiệu chung về hệ thống truyền lực trên xe nâng:  

 Sơ đồ hệ thống truyền lực của xe nâng thường bao gồm các bộ phận 

chính:  

+ Động cơ đốt trong: là thiết bị động lực chính  

+ Hệ thống truyền lực trên ô tô thường sử dụng các cụm thiết bị:  

- Khớp nối –Ly hợp – Hộp truyền động (Hộp số)  

- Truyền động các đăng -Bộ phân phối công suất – Bộ truyền lực chính  

- Bộ vi sai- Các bán trục -Bộ truyền lực cuối - Các bánh xe chủ động. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.2. Kết cấu tổng thể xe 

nâng: 

 
1. Chạc mang hàng 2. Bàn nâng 3. 

Khung cuả thiết bị nâng 4.Ca bin điều 

khiển 5.Vô lăng lái 6. Tay gạt điều 

khiển cơ cấu hành trình ngược(số lùi) 

7.Tay gạt điều khiển phanh đỗ xe.  

8. Bàn đạp điều khiển phanh (phanh 

chân).9. Bàn đạp điều khiển cung cấp 

nhiên liệu cho động cơ(chân ga)10. 

Tay gạt điều khiển hộp truyền động 

(cần số )11.Ghế của người lái 12.Tay gạt điều khiển bộ phân phối thủy lực.  

13.Động cơ đốt trong 14.Đối trọng cân bằng máy nâng  

15.Hệ thống treo cầu sau 16. Khung máy (chassi)  

17.Thiết bị thủy lực trợ lực cơ cấu lái xe 18.Thanh kéo điều khiển cơ cấu lái xe  

19. Xi lanh thủy lực nghiêng khung nâng 20. Cầu chủ động (Cầu trước) 

 

 



 

 
1.Thùng dầu thủy lực 2.Bộ phân phối thủy lực 3.Thùng ác quy khởi động 

máy. 4.Thùng chứa nhiên liệu của máy 5. Bàn đạp ly hợp. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kết cấu tổng thể xe nâng:                                                     

      1-khung nâng, 2-cabin điều khiển,  

     3-động cơ đốt trong, 4-cầu sau lái, 

5-hộp số truyền động, 6-cầu trước dẫn động 

    7-bàn nâng có gắn hai càng nâng. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 

 

 

 



 

* Nguyên lý truyền động trên xe nâng:  

- Ô tô nâng sử dụng nguồn động lực là động cơ đốt trong  

- Động cơ đốt trong là thiết bị động lực chính phát ra năng lượng (công suất) 

dẫn động cơ cấu di chuyển (thiết bị tự hành) đồng thời một phần công suất 

dẫn động bơm thủy lực tạo nguồn năng lượng thủy lực cung cấp dầu thủy lực 

áp suất cao cho Hệ thống truyền động thủy lực thiết bị nâng (thiết bị công 

tác).  
 

- Như vậy trên ôtô nâng, năng lượng do động cơ đốt trong phát ra được phân 

phối (qua bộ phân phối công suất) cho:  

+Dẫn động cơ cấu di chuyển.  

+ Dẫn động bơm thủy lực của hệ thống truyền động thủy lực thiết bị công tác 
  

- Trên các ô tô nâng để truyền động chung từ động cơ đốt trong tới dẫn động 

cơ cấu di chuyển và dẫn động các bơm thủy lựcthường dùng 2 dạng sơ đồ 

nguyên lý truyền động. 

 

 



 

 * Xe nâng có máy cơ sở dùng truyền động cơ khí- thủy lực: 

 
1.Cầu chủ động(cầu trước) 2.Bơm thuỷ lực cấp dầu cho truyền động thủy lực thiết bị công tác 

3.Bơm thuỷ lực cấp dầu cho thiết bị thủy lực trợ lực lái, 4.Hộp truyền động (hộp số), 5.Bơm thuỷ 

lực cấp dầu cho biến tốc thủy lực 6. Thiết bị trích công suất, 7.Biến tốc thủy lực (bộ biến đổi mô 

men xoắn) 8.Khớp nối đàn hồi, 9. Động cơ đốt trong, 10.Cầu bị động (cầu sau) – cầu lái xe  

11.Xi lanh thủy lực lái xe 12. Vô lăng lái, 13. Bộ phân phối thủy lực hệ thống lái (hệ 

thốngláibằng thủy lực) 



 

5)  Đặc điểm cuả các xe nâng khi khai thác:  

 +Ƣu điểm:  

-Nguồn động lực cho máy hoạt động được phát ra từ động cơ đốt trong nên :  

-Khả năng quá tải cao hơn so với máy nâng điện  

-Có thể bố trí thiết bị động lực với công suất lớn nên: Khả năng nâng tải 

trọng lớn hơn so với máy nâng điện  

- Các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận của thiết bị động lực (động cơ) và hệ 

thống truyền động chủ yếu sử dụng của ô tô vì vậy tính tiêu chuẩn hoá cao, 

thuận tiện khi bảo dưỡng, sửa chữa thay thế …đảm bảo tính kinh tế.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 + Nhƣợc điểm:  

- Nguồn động lực của máy là động cơ đốt trong nên :  

- Khi làm việc có khí thải gây ô nhiễm môi trường  

- Khi động cơ đốt trong làm việc có thể làm phát sinh tàn lửa do khí thải gây 

nguy hiểm có thể xảy ra hoả hoạn  

- Nhiệt độ của máy có thể tăng cao trong qúa trình làm việc.   

 +Phạm vi sử dụng:  

- Ô tô nâng được sử dụng thích hợp khi xếp dỡ hàng hoá ở trong các kho bãi 

lộ thiên, cầu tàu, bến cảng tại các vị trí làm việc thoáng gió ngoài trời .  

- Ô tô nâng có tính cơ động cao, có khả năng nâng tải trọng lớn (sức nâng 

khá lớn); thực hiện nâng hàng theo phương thẳng đứng (do kết cấu thiết bị 

nâng kiểu khung đứng) nên rất thích hợp khi xếp dỡ hàng thành đống hàng 

trong các kho bãi với khoảng không gian làm việc không lớn  

- Khoảng cách vận chuyển hàng làm việc hiệu qủa của ô tô nâng  

L <100m…120 m. 

 



 

1.5 Các thông số cơ bản của Máy nâng chạc phía trƣớc: 

1) Sức nâng của máy nâng hàng khi dùng chạc Q (Tf):  

 Trọng lượng hàng lớn nhất mà máy nâng hàng được phép nâng hạ và vận 

chuyển khi làm nhiệm vụ xếp dỡ hàng với thiết bị mang hàng là chạc.  

2) Mô men hàngcủa máy nâng hàng dùng chạc (Tf m):  

 Mô men hàng của máy nâng hàng dùng chạc bằng tích của Trọng lượng 

hàng nâng với khoảng cách từ trọng tâm của khối hàng đến mặt thành trước 

của chạc mang hàng.  

 Mô men hàng danh nghĩa tương ứng khi mà trọng lượng hàng nâng là 

danh nghĩa.  

3) Chiều cao nâng hàng H (m):  

 Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ vị trí khi chạc ở vị trí thấp 

nhất mang hàng treo lên chạc tới vị trí nâng hàng ở độ cao xếp dỡ hàng theo 

yêu cầu.  

 Chiều cao nâng lớn nhất là chiều cao giới hạn mà máy nâng hàng được 

phép nâng cao nhất khi làm việc.  



 

4)  Các khoảng cách khi tính toán khai thác:  

 Khoảng cách từ trọng tâm của khối hàng đến bề mặt phía trước của thành 

đứng của chạc hàng (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Các kích thƣớc của chạc hàng ( m )  

- Chiều dài của chạc hàng L (m)  

- Chiều rộng chạc hàng b (m)  

- Chiều dày của chạc hàng s (m)  

- Khoảng cách bố trí xa nhất giữa 2 chạc (khi mang hàng có chiều rộng lớn)  

- Khoảng cách bố trí gần nhất giữa 2 chạc (khi mang hàng có chiều rộng nhỏ)  
 

6)  Các góc nghiêng công tác của khung nâng (độ)  

- Góc nghiêng khung nâng về phía trước (độ)  

- Góc nghiêng khung nâng về phía sau (độ)  
 

7)  Tốc độ các chuyển độngkhi làm việc (m / s):  

- Tốc độ nâng hàng (m /s) - Tốc độ hạ hàng (m/s)  

- Tốc độ di chuyển máy nâng (km/ h)  

Di chuyển máy nâng có mang hàng trên chạc (km/ h)  

Di chuyển máy nâng không mang hàng trên chạc (km/ h)  

 

 



 

8)  Bán kính quay vòng nhỏ nhất R (m)  

 Bán kính cong nhỏ nhất máy nâng có thể quay vòng được khi làm việc 

cần thay đổi hướng chuyển động của máy trong kho ; di chuyển trên bãi để 

thực hiện việc xếp dỡ hàng.  

9) Chiều cao trọng tâm cuả máy nâng so với mặt nền (m)  

Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ vị trí của trọng tâm của máy 

nâng tới mặt phẳng nằm ngang nơi máy đứng (mặt nền)  

10) Trọng lƣợng toàn bộ của máy nâng không kể trọng lƣợng hàng G (T) 

11) Khoảng cách giữa các trục của cầu trƣớc và trục cầu sau A(m) : 

 Khoảng cách từ tâm của trục cầu trước đến tâm của trục cầu sau (gọi là 

cơ sở của máy)  

12) Khoảng cách từ trọng tâm của máy nângkhi không mang hàng đến 

trục cầu trƣớc của xe nâng  

13) Công suất động cơ của máy nâng N (mã lực - HP): Công suất của 

động cơ chính dẫn động các cơ cấu máy. 

 



 

CHƢƠNG 2: HỆ THỐNG THỦY LỰC XE NÂNG HÀNG 

2.1  TỔNG QUAN VỀ THỦY LỰC: 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

2.2  CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA MẠCH THỦY LỰC 

 
 

 



 

* MỘT SỐ LOẠI BƠM THÔNG DỤNG:  

 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

Bơm bánh răng (gear pump)1 khoang, áp lực 1012,5 MPa. 
Bánh răng chủ động 8 và bị động 9 chế tạo liền trục và lắp trong vỏ 7 đậy kín 

bằng nắp 5 nhờ bolt 10. Bạc nổi 6 là những gối đỡ trượt cho các trục và làm cữ chặn 

các mặt đầu BR. Bạc nổi 6 tự động ép sát vào BR, nó không phụ thuộc vào độ mài 

mòn bề mặt ma sát bởi chất lỏng công tác có áp lực được dẫn vào mặt đầu của bạc 6. 

Điều này làm cho bơm đạt hiệu suất cao (0,94) và tăng thêm tuổi thọ. Chất lỏng bị rò 

rỉ theo trục BR chảy qua lỗ 3 của nắp 5 và lỗ của BR 9 vào khoang nối thông buồng 

hút. Vòng cao su 1,2 và vòng phớt 4 ngăn sự rò rỉ chất lỏng ra vỏ bơm. Vòng 4 đóng 

chặt vào nắp 5 nhờ vòng chắn 12 và lò so 13 tháo được. Ở hai khoang bên vỏ 7 của 

bơm có lắp hai ống nối để nối thông khoang hút và khoang tăng áp.  



 

 

 Bơm Piston hƣớng kính:  

 

 

 

 

 

 



 

 
Bơm môtơ thủy lực piston chiều trục thân nghiêng không điều chỉnh được. 

 Thân xilanh 3 nhận chuyển động quay từ trục 1 thông qua khớp cácđăng 2. Trục 1 

lắp trên 3 ổ bi và do động cơ dẫn động. Piston 8 liên kết với trục 1 bằng cần piston 10 có 

đầu hình bi cầu nằm gọn trong phần mặt bích của trục 1. Thân xilanh 3 được quay trên ổ 

bi 9, nó được bố trí nghiêng so với trục 1 góc 30 độ và ép vào đĩa phân phối 6 nhờ lò xo 

7. Chất lỏng được hút vào qua lỗ trên cửa 4 vào lỗ trên đĩa phân phối 6 nhờ piston 8. 

Khi xilanh 3 quay tiếp nửa vòng (180
0
) lúc này piston 8 nén chất lỏng trong xilanh 3 và 

đẩy ra với áp suất rất cao qua lỗ còn lại trên đĩa phân phối 6 ra ngoài qua lỗ trên cửa 4.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Một số loại VAN THỦY LỰC THÔNG DỤNG:  
1. Van đảo chiều 

2. Van áp suất: VAN TRÀN, VAN AN TOÀN, VAN GIẢM ÁP  

3. Van điều chỉnh lưu lượng: VAN TIẾT LƯU 

4. Van chặn: VAN MỘT CHIỀU, VAN KHÓA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

* Xilanh thủy lực: cấu tạo và nguyên lý hoạt động:  

 

 

 



 

* Nguyên lý hoạt động của xilanh thủy lực:  

 

 
Xilanh thủy lực áp suất 16 MPa 

 
Cơ cấu giảm chấn  

(tiết lưu hãm cần  

đẩy piston) 



 

2.3  MẠCH THỦY LỰC XE NÂNG (Hydraulic Schematic): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mạch thủy lực xilanh nâng hạ khung động của xe nâng điện:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                  * 1 GPM = 3,79 L/min 

                  * 1 bar    = 14,5 psi 



 

2.4  BẢO DƢỠNG – TÌM & KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRONG HTTL 

2.4.1 Bảo dƣỡng định kỳ:  

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

2.4.2 Tìm hiểu và khắc phục sự cố trong Hệ thống thủy lực:  

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

2.5  YÊU CẦU AN TOÀN VỚI THIẾT BỊ THỦY LỰC TCVN 4755-1989 

1. Giữa bơm và van an toàn thủy lực không được phép lắp van chặn cản trở hoạt 

động của van an toàn. 

2. Phải kiểm tra được độ bẩn các bộ lọc thủy lực chính mà không cần tháo rời 

chúng. 

3. Phải có bộ phận chỉ báo mức chất lỏng công tác cao nhất và thấp nhất trong thùng 

chứa thủy lực. Việc kiểm tra mức chất lỏng phải đơn giản và an toàn.  

4.  Trường hợp trong cần trục sử dụng nhiều thùng chứa chất lỏng, các thùng chứa 

đó phải được ghi nhãn khác nhau.  

5. Các ống dẫn quan trọng (về phương diện kỹ thuật an toàn) phải được tính toán độ 

bền với hệ số an toàn:  

+ K   2,2 – Với ống thép giữa cơ cấu thủy lực điều khiển và xilanh thủy lực công tác.  

+ K    5,5 – Đối với ống thép không có thiết bị phòng tránh đứt.  

+ K    5  – Với ống mềm giữa cơ cấu thủy lực điều khiển và xilanh thủy lực công tác.     

 Đối với các ống thép hệ số an toàn được xác định theo quan hệ với giới hạn chảy, 

còn đối với ống mềm tương ứng với giới hạn bền kéo.  



 

6. Các ống dẫn chịu áp quan trọng (về phương diện kỹ thuật an toàn) phải được thử 

nghiệm với áp suất bằng bằng 1,5 lần áp suất công tác danh nghĩa với điều kiện vẫn 

phải đảm bảo độ kín khít của hệ thống.  

7. Các ống dẫn cần phải được bố trí trên cần trục sao cho không bị hư hại do cọ xát 

với các kết cấu bằng kim loại. 

8. Các ống dẫn mềm đặt sát chỗ làm việc của người thao tác phải có vỏ che hoặc 

màn chắn.  

9. Phải cố định chắc chắn các ống dẫn, tránh được các dao động và hư hại nguy 

hiểm, đảm bảo độ kín khít của các mối nối. 

10. Nói chung không được phép nối dài các ống dẫn chịu áp bằng hàn. Trong trường 

hợp cần thiết phải hàn (ví dụ ở mối nối với đầu nối hình cầu), đoạn ống có mối hàn 

phải bền bằng đoạn ống không có mối hàn. Khi đó phải đảm bảo khả năng làm sạch 

mối hàn ở trong lòng ống.  

11. Trên đoạn ống giữa thiết bị an toàn và xilanh thủy lực công tác không được phép 

hàn các phần tử của thiết bị thủy lực (ví dụ mối nối côn – cầu,...)  

12. Khi đặt ắc quy thủy lực vào HTTL phải đảm bảo:  

 a) Áp suất trong ắc quy không tăng khi nạp nhờ van an toàn. 

 b) Đo được áp suất trong ắc quy. 



 

 c) Tháo cạn được ắc quy. 

 d) Ngắt được ắc quy khỏi HTTL. 

13. Phải có tín hiệu âm thanh hoặc ánh sáng đến bàn điều khiển khi áp suất trong ắc 

quy quan trọng (về phương diện kỹ thuật an toàn) bị giảm.  

14. Trên các cần trục có ắc quy thủy lực phải viết ở nơi để nhìn dòng chữ: “CẨN 

THẬN! CÓ ẮC QUY THỦY LỰC! TRƯỚC KHI THÁO RỜI HỆ THỐNG PHẢI 

NGẮT ẮC QUY HOẶC GIẢM ÁP SUẤT” hoặc các dấu hiệu tương ứng.  

15. Khi chuyển động ngược lại, cần piston không được mang chất bẩn vào khoang 

công tác của xi lanh thủy lực.  

16. Trong các cơ cấu thủy lực điều khiển phải loại trừ khả năng vô ý bật tay gạt và 

tay vặn điều khiển.  

Lực tác động lên các bộ phận điều khiển không được vượt quá các trị số quy định 

trong bảng sau:  

 

 

 

 

 



 

17.  Sau khi ngừng tác động vào các bộ phận điều khiển thường ngắt (không được 

đóng thường xuyên) chúng phải trở lại vị trí ban đầu và phải ngắt hoặc dừng các cơ 

cấu mà chúng điều khiển.  

18. Các bộ phận điều khiển thiết bị thủy lực của cần trục lưu động (trừ cần trục có 

HTTL duy nhất vừa để di chuyển cần trục vừa để nâng hàng) phải được tách khỏi các 

bộ phận điều khiển cơ cấu di chuyển cần trục.  

19. Khi chế tạo và lắp đặt các cơ cấu thủy lực và các bộ phận điều khiển phải tận 

dụng khả năng tương ứng giữa hướng chuyển động của các bộ phận điều khiển với 

hướng chuyển động của cần trục do chúng gây ra.  

20. Khi ngừng truyền năng lượng cho cần trục hoặc cho các tổ hợp dẫn động trung 

tâm thì tất cả các cơ cấu dẫn động thủy lực đã được đóng mạch phải tự dừng trong 

trường hợp các phần tử điều khiển không nằm ở vị trí dừng.  

 Khi tiếp tục truyền năng lượng phải loại trừ khả năng tự khởi động của bộ phận 

dẫn động điều khiển bằng điện, còn đối với bộ dẫn động điều khiển bằng các dạng 

khác thì phải loại trừ khả năng khởi động không chủ định.  

 Khi ngừng truyền năng lượng phải đảm bảo hạ được hàng cũng như hạ hoặc kéo 

được cần nâng tới vị trí an toàn cho cần trục ngay cả khi có gió.  



 

21. Nếu việc sử dụng cần trục một cách tin cậy đòi hỏi sự kiểm tra có hệ thống tình 

trạng của thiết bị thủy lực thì tại nơi điều khiển phải lắp đặt các thiết bị chỉ báo áp 

suất, nhiệt độ ...  

 Nếu người thao tác không theo dõi trực tiếp được các bộ phận thủy lực quan trọng 

(về phương diện kỹ thuật an toàn) trong các cơ cấu dẫn động thì hoạt động của chúng 

phải được báo bằng đèn hiệu hoặc bằng biện pháp khác.  

22. Phải tắt các đèn báo hiệu và dụng cụ kiểm tra của các cần trục lưu động (trừ cần 

trục có HTTL duy nhất vừa để di chuyển cần trục vừa để nâng hàng) khỏi các dụng 

cụ tương tự dùng để kiểm tra cơ cấu di chuyển cần trục. 

23. Các thiết bị an toàn chống đứt ống dẫn phải được nối trực tiếp vào xi lanh hoặc 

môtơ thủy lực. Trong trường hợp không thể thực hiện được yêu cầu đó, ống dẫn giữa 

thiết bị an toàn và xilanh hoặc môtơ thủy lực phải được làm bằng thép có hệ số an 

toàn K    5,5. Nếu các thiết bị an toàn và ống dẫn nối giữa xilanh thủy lực với thiết bị 

an toàn có khả năng bị hư hại thì các thiết bị an toàn phải được xếp lồng vào xilanh 

hoặc môtơ thủy lực. 

24. Phải lắp van một chiều điều khiển được cho các xilanh và môtơ thủy lực không có 

phanh hãm và cần phải đảm bảo trạng thái không thay đổi (ví dụ xilanh thủy lực của 

..) để loại trừ dịch chuyển không chủ định.   



 

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG 
 

3.1  CABIN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CHỨC NĂNG VẬN HÀNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Cabin điều khiển xe nâng  

 số sàn. 

 

 

 

 



 

3.2  QUY TRÌNH VẬN HÀNH - LẤY TẢI & VẬN HÀNH AN TOÀN 

3.2.1 LẤY TẢI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.1 LẤY TẢI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.2 DỠ TẢI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.3 XẾP HÀNG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA XE NÂNG 

3.3.1 Yêu cầu đối với hàng hoá:  
 

+ Máy nâng hàng dùng chạc thường sử dụng để xếp dỡ hàng khối (hàng đã 

được đónggói trong các loại vỏ bao bọc hàng, hàng dạng hòm kiện thùng. 

Hàng khối khi xếp dỡ bằng Máy nâng hàng dùng chạc phải được đặt sẵn trên 

các khay đỡ hàng cao bản (pallet).  
 

+  Khi nâng hàng khối phải biết trọng lượng của mã hàng cần nâng Q và 

phải biết toạ độ trọng tâm của khối hàng để điều chỉnh việc đặt hàng lên chạc 

sao cho trọng tâm của mã hàng được phân bố cân đối giữa 2 chạc mang hàng  
 

+  Nếu trọng lượng của mã hàng chưa biết: Trước hết đưa chạc hàng vào 

bên dưới khay đỡ hàng, tiếp theo nâng mã hàng lên cách mặt nền một độ cao 

< 100 mm để thử ổn định của máy nâng, nếu có dấu hiệu không đảm bảo ổn 

định (có nguy cơ gây lật) thì phải lập ngừng ngay việc nâng hàng. 

 

 



 

3.3.2 Nguyên tắc làm việc của ô tô nâng khi xếp dỡ:  
 

- Ô tô nâng là loại máy xếp dỡ hoạt động theo chu kỳ dùng xếp dỡ hàng 

trong các kho, bãi…  
 

- Khi khai thác, ô tô nâng có thể được bố trí trong sơ đồ cơ giới hoá xếp dỡ 

để làm việc các chế độ sau:  

 – Chế độ bốc hàng từ kho (bãi) xếp lên ô tô,  

 – Chế độ xếp hàng thành chồng (xếp đống) kho (bãi),  

 – Chế độ dỡ hàng từ đống hàng – vận chuyển – xếp lên ô tô.  
 

- Ô tô nâng thường dùng chạc để xếp dỡ hàng hoá. Hàng khối khi xếp dỡ 

bằng máy nâng chạc phải được đặt trên các khay đỡ hàng sao cho 2 chạc 

hàng có di chuyển tự do vào bên dưới mã hàng khi bốc xúc hàng.  
 

- Khi nâng hàng khối cần phải biết trọng lượng của mã hàng nâng Q và tọa 

độ trọng tâm của khối hàng để điều chỉnh việc đặt hàng lên chạc sao cho 

trọng tâm của mã hàng được phân bố cân đối giữa 2 chạc mang hàng. 

 



 

1)  Trình tự làm việc ở chế độ bốc hàng từ bãi - xếp lên ô tô (hình a;b;c): 

1. Nguyên công bốc hàng lên càng gồm các thao tác sau:  

 Di chuyển máy nâng tiến về phía mã hàng ở vị trí thuận lợi nhất để xúc 

hàng lên càng. 

 Nghiêng khung nâng về phía trước sao cho các càng nghiêng về phía 

trước để bốc hàng thuận lợi.  

 Di chuyển từ từ về phía mã hàng điều chỉnh sao cho 2 càng tiến vào các 

khoảng trống ở bên dưới pallet. 

 Trong quá trình tiến máy nâng cần điều chỉnh sao cho trọng tâm của khối 

hàng được bố trí tương đối đều ở khoảng giữa 2 càng. 

 Tiếp tục tiến xe cho đến khi bề mặt trước của thành đứng của chạc chạm 

vào mặt bên của mã hàng, để hàng được tựa vào càng;  

 Các động tác nghiêng khung nâng về phía trước và tiến máy nâng để xúc 

hàng có thể được thực hiện đồng thời bằng việc điều khiển phối hợp các 

chuyển động. Ở cuối quá trình bốc hàng, mã hàng được nằm trên 2 càng của 

máy. 



 

1. Nguyên công bốc hàng lên càng gồm các thao tác sau:  

 Điều khiển đưa khung nâng về vị trí thẳng đứng;  

 Nâng hàng (nằm trên chạc) lên độ cao 300 ÷ 400mm so với mặt nền;  

 Nghiêng khung nâng về phía sau một góc β tới vị trí khi không nghiêng 

được nữa.  

 Kết thúc nguyên công bốc hàng lên càng: hàng được nằm ổn định trên 2 

càng. 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Nguyên công vận chuyển hàng: Kết thúc nguyên công bốc hàng:  

 Quay vòng máy nâng hướng về phía xếp hàng;  

 Di chuyển xe có mang hàng trên càng tới vị trí cần xếp hàng (ô tô)  
 

3. Xếp hàng lên ô tô:  

 Ở cuối quá trình vận chuyển hàng, xe tiến về phía xếp hàng (ô tô tải) ở phía thuận 

lợi để xếp hàng.  

 Nâng hàng lên độ cao cần thiết để có thể đặt hàng lên sàn xe;  

 Điều khiển đưa khung nâng về vị trí thẳng đứng;  

 Tiến xe về phía ô tô tải;  

 Đặt hàng lên sàn ôtô.  

 Sau khi xếp hàng lên sàn ôtô: lùi xe ra xa so với ô tô tải.  

 Hạ càng xuống ở vị trí di chuyển (cách mặt nền 300 ÷ 400 mm). 

 Nghiêng khung nâng về phía sau. 

 Quay vòng máy, di chuyển xe không có hàng về vị trí để bốc xúc mặt hàng khác, 

kết thúc 1 chu kỳ xếp dỡ. 

 

 



 

2)  Trình tự làm việc ở chế độ xếp hàng thành đống (hình d, e, f): 

 Chu kỳ làm việc của xe tiến hành qua các nguyên công chính:  

1. Nguyên công bốc (xúc) hàng lên chạc:  

  Di chuyển xe tiến về phía mã hàng  

  Các thao tác tương tự như nêu trên.  

2.  Nguyên công vận chuyển hàng:  

  Di chuyển xe có mang hàng trên chạc tới vị trí cần xếp hàng.  

  Các thao tác tương tự như đã mô tả ở chế độ trên.  

3. Nguyên công xếp hàng thành đống:  

  Nguyên công xếp hàng thành chồng tương tự như nguyên công xếp 

hàng lên ô tô đã mô tả ở trên.  

 

 

 

 

 



 

3)  Trình tự làm việc ở chế độ: dỡ hàng từ đống – vận chuyển – xếp hàng lên 

ô tô (hình h, i, k, m):  

 Chu kỳ làm việc của máy nâng tự hành ở chế độ: dỡ hàng từ đống hàng 

(trong kho bãi), vận chuyển và xếp lên ô tô gồm các nguyên công: 

 1. Nguyên công dỡ hàng từ đống hàng. 

 2.  Nguyên công vận chuyển hàng. 

 3.  Nguyên công xếp hàng lên ô tô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG 4: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG VẬN HÀNH XE NÂNG 
 

 * KIẾN THỨC AN TOÀN: 

 
 

 * SAU ĐÂY LÀ 50 QUY TẮC AN TOÀN KHI SỬ DỤNG VẬN 

HÀNH XE NÂNG:  

 

 

 

 



 

1.  HIỂU BIẾT PHƯƠNG TIỆN XE NÂNG (Know Your Truck):  

 Tìm hiểu đặc tính kỹ thuật của xe nâng (thông qua hồ sơ kỹ thuật của 

xe nâng).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2.  CHẤP NHẬN BỞI GIÁM SÁT (Get Permission from Supervisor): 

 Chỉ có người được đào tạo và có trách nhiệm mới được vận hành xe 

nâng.  

 

 

 

3.  AN TOÀN LÀ VIỆC PHẢI LÀM (Safety is Your Business):  

 An toàn là việc bắt buộc phải học tập và thực hiện. 

 

 



 

4.   KIỂM TRA ĐỊNH KỲ (Make Periodic Checks):    

 Phải kiểm tra định kỳ xe nâng theo chế độ bảo dưỡng đã định. 

 

 

 

 

 



 

5.  KHÔNG BỎ QUA BẤT CỨ SAI SÓT NÀO TRÊN XE NÂNG 

(Don’t Neglect any Defect):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  TRÁNH LỬA, NGUY HIỂM (Avoid Fire Hazard):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  LÀM NÓNG VÀ NGUỘI MÁY (Warming-up & Cooling-down): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  LÊN XUỐNG XE ĐÚNG QUY TẮC (Mount Properly):    
  

 

 

 

 

9.  KHÔNG BAO GIỜ ĐIỀU KHIỂN KHI NGỒI CHƯA ĐÚNG TƯ 

THẾ (Never Move Controls Unless Properly Seated): 
 

 

 

 



 

10. AN TOÀN KHỞI ĐỘNG XE (Start Safety):   

 Đảm bảo mọi yếu tố an toàn trước khi khởi động xe. 

 

 

 

 * TRONG KHI VẬN HÀNH XE CẦN PHẢI TUÂN THỦ CÁC 

QUY TẮC SAU:  

  



 

11. ĐẬU XE ĐÚNG QUY CÁCH (Parking Properly): 

 

 

 

 



 

12. KHÔNG CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ (Never Over-Speed Drive):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG (Obey Traffic Rules):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC LEO LÊN PHƯƠNG TIỆN (Don’t 

Offer Rides Others):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. DI CHUYỂN QUA TẤM VÁN HAY CẦU VÁN (Driving Over a 

Dockboard or Bridge-Plate):  

 

 

 

 

 

 



 

16.  KHÔNG MƠ MỘNG MẤT TẬP TRUNG (Don’t Daydream):  

 

 

  Khi buồn ngủ thì không được phép lái xe nâng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. HƯỚNG MẮT NHÌN TRỰC TIẾP HƯỚNG DI CHUYỂN (Keep 

Eyes Toward The Direction of Travel):  

 

 

 

 

 

 

 

 

18. GIỮ TƯ THẾ NGỒI ĐÚNG (Remain Seated):  

 

 



 

19. XỬ LÝ THẬN TRỌNG KHI NÂNG TẢI CỒNG KỀNH (To 

Handle Bulky Loads): 

 

 Xử lý thận trọng khi nâng tải cồng kềnh. 

 

 

 

 

 



 

20. CĂN ĐƯỜNG (Watch for Door Ways):  

 Căn đường chính xác khi đường chật và khúc cua vòng.  

 

 

21. ĐI TỪ TỪ QUA GÓC RẼ (Slow Down at Corners):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22. CHÚ Ý QUAN SÁT XE (Watch Your Assets):  

 

 

 

23. TRÁNH XA VẬT DỄ CHÁY (Keep Flammables away):  

 

 

 

 



 

24. BAN ĐÊM ĐI TỪ TỪ (Slow Down at Night):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25. KIỂM TRA KHU VỰC LÀM VIỆC (Check Work Area): 

 

 

 

 

 

 

 



 

26. CHỞ TẢI THẤP (Carry The Load Low):  

 

 

 



 

27. NGHIÊNG KHUNG VỀ PHÍA SAU KHI CÓ TẢI (Tilt Backward 

when Loaded):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28. TRÁNH PHANH ĐỘT NGỘT (Avoid Bracking Too Sharply):  

 

 

 

 

29. DỪNG LẠI, SAU ĐÓ MỚI CHẠY LÙI (Stop, Then Back Up): 

  



 

30. NHỮNG PHÒNG NGỪA TRÊN DỐC (Precautions On Grade): 

 

31. LƯU Ý LÊN & XUỐNG DỐC (Back Down & Drive Up):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32. HIỂU BIẾT SỨC NÂNG CỦA XE (Know Capacity of Truck): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32. HIỂU BIẾT SỨC NÂNG CỦA XE (Know Capacity of Truck): 

 * Mối quan hệ giữ tải trọng nâng và độ ổn định của xe nâng hàng.  

 

 

 



 

32. HIỂU BIẾT SỨC NÂNG CỦA XE (Know Capacity of Truck): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 * Biểu đồ mối quan hệ giữa tải trọng nâng (đường ngang), chiều cao 

nâng (đường cong) và trọng tâm hàng trên càng nâng (đường thẳng đứng). 

 * Chú ý: Trục càng nâng thẳng đứng biểu thị tải trọng nâng, lưỡi càng 

nâng là trục nằm ngang biểu thị trọng tâm hàng trên càng nâng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ xe nâng Komatsu sức nâng lớn nhất Qmax = 1500 KG, chiều cao 

nâng lớn nhất Hmax = 5.0 m 



 

33. HIỂU BIẾT TẢI ĐỂ XẾP DỠ (Know The Load to be Handled): 

 

 

34. ĐEO KÍNH BẢO HIỂM NẾU CẦN THIẾT (Wear Goggles If 

Needed): 

 

 



 

35. SỬ DỤNG THIẾT BỊ MANG HÀNG THAY THẾ PHÙ HỢP (Use 

Proper Attachment): 

 

 



 

35. SỬ DỤNG THIẾT BỊ MANG HÀNG THAY THẾ PHÙ HỢP (Use 

Proper Attachment): 

 

 

 



 

35. SỬ DỤNG THIẾT BỊ MANG HÀNG THAY THẾ PHÙ HỢP (Use 

Proper Attachment): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35. SỬ DỤNG THIẾT BỊ MANG HÀNG THAY THẾ PHÙ HỢP (Use 

Proper Attachment): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36. KHÔNG NÂNG TẢI KHÔNG ỔN ĐỊNH (Don’t Lift Unstable Loads): 

 
 

37. SỬ DỤNG PALLET THÍCH HỢP (Use Proper Pallet):  

 

 

 

 



 

38. KHÔNG BAO GIỜ NÂNG TẢI QUA ĐẦU NGƯỜI KHÁC (Never 

Lift a Load Over Anyone): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39. NHẸ NHÀNG NẠP TẢI (Ease into The Load): 

 

 

 

 



 

40. LẤY TẢI VUÔNG GÓC (Enter Load Squarly): 

 Điều khiển xe vuông góc với khối hàng khi tiến vào đống hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41. KHÔNG ĐƯỢC NGHIÊNG KHUNG KHI CÓ TẢI Ở TRÊN CAO 

(Don’t Tilt The Mast With Load High): 

 

 

 

 



 

41. KHÔNG ĐƯỢC NGHIÊNG KHUNG KHI CÓ TẢI Ở TRÊN CAO 

(Don’t Tilt The Mast With Load High): 

 

 

 

 



 

42. KHÔNG XẾP TẢI QUÁ CAO TRÊN CÀNG NÂNG (Don’t Stack 

Load Too High on Forks): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43. TRÁNH LÀM VIỆC TRÊN DỐC (Avoid Work on a Grade):  

 

 

44. KÉO XE (Towing The Truck):  

 Lưu ý những vấn đề an toàn khi kéo xe.  

 

 

 

 

 



 

45. GIỮ ĐỘNG CƠ NỔ KHI DI CHUYỂN (Keep The Engine Running 

While Travelling):  

 

 

 

 

 

 



 

46. TRANG BỊ BHLĐ: QUẦN ÁO, NÓN, GIÀY, KÍNH MẮT (Protect 

Yourself):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47. GIỮ GÌN DECALS CỦA XE:  

 
 

48. CÁC SỬA ĐỔI (Modifications):  

 

 

 

 

 

 



 

49. LẬP KẾ HOẠCH LÀM VIỆC (Plan Your Work):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50. ĐỊNH KỲ KIỂM TRA BẢO DƯỠNG XE NÂNG THEO QUY 

TRÌNH TRONG CATALOGE ĐÃ ĐỊNH. 

 * KIỂM TRA AN TOÀN XE NÂNG HÀNG NGÀY (Safety Check 

Truck Everyday):  

 

 
 

 

 

 



 

 * KIỂM TRA AN TOÀN XE NÂNG HÀNG NGÀY (Safety Check 

Truck Everyday): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

* KIỂM TRA AN TOÀN XE NÂNG HÀNG NGÀY (Safety Check 

Truck Everyday): 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

* KIỂM TRA AN TOÀN XE NÂNG HÀNG NGÀY (Safety Check 

Truck Everyday): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* KIỂM TRA AN TOÀN XE NÂNG HÀNG NGÀY (Safety Check 

Truck Everyday): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* KIỂM TRA AN TOÀN XE NÂNG HÀNG NGÀY (Safety Check 

Truck Everyday): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*  CÁC CẢNH BÁO (Cautions): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

*  CÁC CẢNH BÁO (Cautions): 
 

 
 

 

 



 

*  CÁC CẢNH BÁO (Cautions): 
 

 
 



 

*  CÁC CẢNH BÁO (Cautions): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

CHƯƠNG 5: KIỂM TRA BẢO DƯỠNG XE NÂNG 
 

5.1 KIỂM TRA XE TRƯỚC KHI VẬN HÀNH:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Kiểm tra bánh xe và các đai ốc cầu xe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2  KIỂM TRA XE SAU VẬN HÀNH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3  CẤT GIỮ XE HÀNG NGÀY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4  CẤT GIỮ XE LÂU DÀI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5  KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.1 KIỂM TRA HÀNG TUẦN (MỖI 50 GIỜ LÀM VIỆC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.2 KIỂM TRA HÀNG THÁNG (MỖI 200 GIỜ LÀM VIỆC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5.5.2 KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HÀNG QUÝ 

 Bảo dưỡng cấp 2: hàng quý 

 Lái chính và phụ cần phối hợp với phụ tiến hành đầy đủ các nội dung 

của bảo dưỡng cấp 1 (hàng tháng) và làm thêm các phần việc sau đây: 
 

- Thay nhớt trong động cơ. 

- Kiểm tra tác dụng của hệ thống thắng, nếu cần phải điều chỉnh lại. 

- Kiểm tra độ đóng mở của li hợp, nếu cần phải điều chỉnh lại hành trình 

tự do của bàn đạp li hợp. 

- Kiểm tra toàn bộ mức dầu trong hệ thống thuỷ lực, các hộp truyền động, 

nếu thiếu thì châm thêm đúng mức qui định và đúng chủng loại. 

- Kiểm tra điện thế và chất lượng kỹ thuật của bình ắc qui. 

- Súc, rửa và làm sạch lọc không khí. 

- Cho dầu mỡ vào tất cả các bộ phận 

- Siết chặt toàn bộ các bu lông nối ghép bên ngoài, các đầu co nối ống. 

 

 



 

5.5.3 THAY NHỚT ĐỘNG CƠ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.4 THAY LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.5 XẢ CẶN CỦA PHAO BÁO CẶN LỌC NHIÊN LIỆU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.6 XẢ GIÓ TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.7 KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHI BÌNH KHÔNG CÓ ĐIỆN 

 

 

 

 

 

5.5.8 THAY VỎ XE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.8 THAY VỎ XE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.8 THAY VỎ XE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.6  DANH MỤC CÁC CHI TIẾT THAY THẾ ĐỊNH KỲ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.7  DANH MỤC CÁC CHI TIẾT AN TOÀN THAY THẾ ĐỊNH KỲ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


